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BIẾN CHỨNG CHẢY MÁU phải mổ lại SAU PHẪU THUẬT LONGO 
 

Trịnh Hồng Sơn, Nguyễn Thành Quang 
 

 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Phẫu thuật Longo trong điều trị trĩ là cắt vòng 

niêm mạc, dưới niêm mạc trực tràng trên đường lược 
3 cm nhằm kéo búi trĩ và niêm mạc trực tràng sa trở 
về vị trí bình thường, đồng thời cắt nguồn máu đến búi 
trĩ. Tác giả đưa ra ý tưởng này và thực hiện đầu tiên là 
phẫu thuật viên người ý: Antonio Longo năm 1993 [4].  

Đến nay, phẫu thuật này đã được thực hiện 
thường quy tại bệnh viện Việt Đức cùng với những 
phẫu thuật điều trị trĩ kinh điển khác.  

Bên cạnh những ưu điểm như an toàn, hiệu quả, 
dễ thực hiện đặc biệt ít đau sau mổ và nhanh chóng 
đưa bệnh nhân trở về sinh hoạt bình thường, phẫu 
thuật Longo cũng có thể xảy ra các biến chứng nhất 
là biến chứng chảy máu sau mổ. Chảy máu sau phẫu 
thuật Longo có thể trong vòng 72 giờ sau mổ, cũng 
có thể chảy rỉ rả những ngày sau. 

Nghiên cứu này ghi nhận chảy máu sau phẫu 
thuật Longo phải mổ lại để cầm máu tại bệnh viện 
Việt Đức từ 2/2007 đến 10/2009. 

Tư liệu và phương pháp nghiên cứu 
1. Tư liệu. 
04 bệnh nhân chẩn đoán trĩ được mổ theo 

phương pháp Longo tại bệnh viện Việt Đức hoặc tại 
các bệnh viện khác có biến chứng chảy máu phải 
mổ lại tại bệnh viện Việt Đức trong thời gian mổ từ 
2/2007 đến 10/2009.  

2. Phương pháp. 
- Nghiên cứu hồi cứu, mô tả.  
- Phương pháp thu thập số liệu: lấy sổ giao ban 

mổ cấp cứu hàng ngày của bệnh viện, tìm những 
trường hợp mổ lại cấp cứu sau phẫu thuật Longo, ghi 
nhận họ tên bệnh nhân và ngày vào viện, tra cứu mã 
số và tới kho hồ sơ lưu trữ lấy hồ sơ bệnh án. 

3. Các chỉ tiêu nghiên cứu. 
Tất cả bệnh nhân được thu thập theo 1 bệnh án 

mẫu chung, với các dữ kiện: 
- Tuổi, giới  
- Nơi mổ Longo 
- Lâm sàng trước khi mổ lại: tình trạng ỉa máu 

trước mổ, thời gian mổ lại (tính từ sau phẫu thuật 
Longo đến khi mổ lại tại bệnh viện Việt Đức; đơn vị: 
ngày), ghi nhận đã mổ lại tại nơi mổ Longo, trước 
khi đến bệnh viện Việt Đức, tình trạng mạch, huyết 
áp khi vào viện Việt Đức. 

- Nhóm máu và số lượng máu truyền trước mổ 
- Phương pháp gây tê, gây mê, thời gian mổ 
- Đánh giá tổn thương trong mổ và cách xử lý  
- Kết quả sau mổ: thời gian nằm viện, biến 

chứng sau mổ và tình trạng khi ra viện. 
 

kết quả và bàn luận 
Sau phẫu thuật Longo đã có nhiều thông báo 

trong Y văn mô tả các biến chứng đặc biệt sau mổ. Ví 
dụ:  

- Năm 1997, Pescatori [6] thông báo 1 trường hợp 
rò trực tràng âm đạo sau phẫu thuật Longo. 

- Năm 2000, Molloy và Kingsmore[5] đã thông báo 
một trường hợp nhiễm trùng tiểu khung và khoang 
sau phúc mạc sau phẫu thuật Longo. 

- Năm 2001, Shalaby và Desoky gặp 1 trường 
hợp (tổng số 100 bệnh nhân) hẹp hậu môn sau mổ 1 
năm [8]. 

- Năm 2002, Rippeti và cộng sự [7] thông báo 1 
trường hợp thủng trực tràng gây tràn khí phúc mạc và 
trung thất. 

- Năm 2003, Wong và cộng sự [9] lại thông báo 1 
trường hợp thủng trực tràng sau phẫu thuật Longo 

- Năm 2005 các tác giả ấn độ nhắc lại thông báo 
của Cipriani và Pesctorri về 1 trường hợp tắc ruột cấp 
tính vì đóng kín niêm mạc trực tràng[3]. 

Ngoài ra, các biến chứng khác cũng đã được nêu 
trong Y văn: đau kéo dài hoặc đau dữ dội; chảy máu 
dữ dội; tổn thương cơ thắt; hẹp hậu môn, hẹp trực 
tràng; són phân, ỉa không tự chủ; tăng trương lực cơ 
thắt; bí tiểu; nứt kẽ hậu môn; trĩ tái phát; biến chứng 
tắc mạch; nhiễm trùng; tụ máu thành, cạnh tầng sinh 
môn; hội chứng vách niêm mạc; bục chỗ khâu, bục 
miệng nối... 

Biến chứng chảy máu phải mổ lại là một trong 
những biến chứng của phẫu thuật Longo. Trong thời 
gian từ 2/2007 đến 10/2009 chúng tôi thu thập được 4 
bệnh nhân được mổ lại sau phẫu thuật Longo với biến 
chứng chảy máu điều trị nội không kết quả. Kết quả 
cụ thể như sau: 

Bảng 1: Tuổi, giới, mã hồ sơ 
 

Họ và 
tên 

Giới Tuổi Nơi mổ 
Longo 

Ngày mổ lại tại 
Việt Đức 

Mã số 

Đinh 
Xuân H 

Nam 18 Bv Uông bí 27.2.2007 I84/ 4832 

Nguyễn 
Tiến T 

Nam 44 Bv Nam 
Thăng long 

6.3 2008 I84/5213 

Nông 
Văn L 

Nam 34 Bv Việt Đức 7.5. 2008 I84/1017
2 

Nguyễn 
Văn M 

Nam 49 Bv Bắc 
Thăng long 

3.10.2009 I84/2671
0 

 
Tất các các bệnh nhân đều là nam giới, tuổi thấp 

nhất 18, cao nhất là 49. Có 1 bệnh nhân được mổ tại 
bệnh viện Việt Đức, 3 bệnh nhân được chuyển từ các 
bệnh viện khác tới.  
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Bảng 2: Dấu hiệu lâm sàng, thời gian mổ lại, máu 
truyền trước mổ lại 

STT 
bệnh án 

Dấu hiệu lâm sàng Thời gian 
mổ lại 

Máu truyền 
trước mổ và 
nhóm máu 

1 

ỉa máu sau mổ từng 
đợt, máu cục kèm máu 

tươi, đã mổ lại cầm 
máu tại bệnh viện 

Uông bí, huyết áp ổn 
định khi vào Việt Đức 

25 ngày 
2000ml 

Nhóm máu B 

2 

ỉa máu cục, lẫn máu 
đỏ, đã mổ lại khâu cầm 
máu tại bệnh viện Nam 
Thăng long, huyết áp 
ổn định khi vào Việt 

Đức 

3 ngày 
3500ml 

Nhóm máu O 

3 ỉa máu cục, máu đỏ 
tươi 

1 ngày 
1000ml 

Nhóm máu B 

4 

ỉa máu tươi lẫn máu 
cục từng đợt, huyết áp 
ổn định khi vào Việt 

Đức 

7 ngày 
1000ml 

Nhóm máu O 

Dấu hiệu lâm sàng rõ nét nhất là sau mổ bệnh 
nhân có ỉa máu tươi lẫn máu cục. Nghiên cứu của 
Nguyễn Hoàng Diệu[1] có 65 bệnh nhân được mổ 
Longo với nhóm 2 phẫu thuật viên chuyên khoa mổ 
tại bệnh viện Việt Đức từ 1.2005 đến 10.2007 không 
có trường hợp nào chảy máu sau mổ Longo. Tác giả 
cho biết tất cả bệnh nhân trong nghiên cứu đều có thì 
kiểm tra miệng nối máy sau mổ và đều có khâu cầm 
máu điểm rỉ máu ở miệng nối.  

Với protocol thống nhất như vậy, khi triển khai kỹ 
thuât mổ Longo tại bệnh viện Lai châu với 30 trường 
hợp trong thời gian từ 22.9.2008 đến 27.9.2008 Trịnh 
Hồng Sơn không gặp trường hợp nào chảy máu sau 
mổ Longo[2]. 

Thời gian mổ lại thay đổi từ 1 ngày đến 25 ngày. 
Đáng lưu ý có 2 bệnh nhân (số 1 và số 2) đã được mổ 
lại cầm máu ở bệnh viện tuyến trước nhưng không 
thành công; triệu chứng chảy máu vẫn tiếp diễn và 
phải chuyển tới bệnh viện Việt Đức mổ lại để cầm máu. 
Tất cả các bệnh nhân đều được truyền máu trước mổ 
với số lượng máu từ 1000ml (bệnh nhân số 3, số 4) tới 
3500ml máu (bệnh nhân số 2). Tâm lý phẫu thuật viên 
nói chung ngại mổ lại, vì vậy truyền máu trước mổ hy 
vọng máu cầm không phải mổ lại. Tuy nhiên nêu bệnh 
nhân ỉa máu tươi lẫn máu cục nhiều lần, truyền máu tới 
1000ml không cầm nên mổ lại. 

Bảng 3: Phương pháp gây tê, gây mê và thời gian 
mổ 

STT bệnh án Gây mê, gây tê Thời gian mổ 
1 Gây tê tủy sống 50 phút 
2 Nội khí quản 75 phút 
3 Gây tê tủy sống 90 phút 
4 Gây tê tủy sống 40 phút 

Mổ lại có thể gây tê tủy sống hoặc gây mê nội khí 
quản. Bệnh án số 2 có lẽ vì mất máu nhiều nên gây 
mê nội khí quản? Thời gian mổ cầm máu lâu nhất là 

90 phút (Bệnh nhân số 3). Như vậy thời gian mổ lại 
để xử lý cầm máu lâu hơn nhiều so với mổ Longo 
(trung bình 24 phút theo Nguyễn Hoàng Diệu[1]). 

Bảng 4: Tổn thương và cách xử lý 
Tổn thương trong mổ Cách xử lý tổn thương 

Hoại tử ống hậu môn, lộ cơ 
thắt, chảy máu đường nối 

máy 

Lấy tổ chức niêm mạc hoại tử, lấy 
máu cục, khâu cầm máu từng 
điểm vicryl 3/0, đặt Surgicel 

Máu chảy từ đường khâu 
máy vị trí 7h,12h và từ chỗ 
khâu cầm máu lại ở 3h, 9h 

Lấy hết máu cục. Khâu lại các 
điểm chảy máu 3h, 9h, 7h, 12h 

PDS 4/0; đặt dẫn lưu rửa liên tục 
Không có máu phun thành 

tia, có máu cục ở vị trí 
đường nối máy 7h và 3h, 
kèm theo rỉ máu búi trĩ nội 

5h, 7h 

Lấy hết máu cục, khâu cầm máu 
điểm 3h, 7h ở đường khâu máy có 
máu cục và 5h, 7h búi trĩ nội vicryl 

3/0; đặt dẫn lưu rửa liên tục 

Chảy máu ở đường nối máy 
3h và 11h 

Lấy máu cục, khâu cầm máu 3h 
và 11h vicryl 3/0 

Tất cả 4 bệnh nhân tổn thương chảy máu đều ở 
đường nối máy. Bệnh nhân số 3 không thấy chảy máu 
ở đường khâu nhưng có dấu hiệu máu cục ở 2 điểm 7h 
và 3h; đồng thời thấy chảy máu từ búi trĩ nội 5h và 7h. 
Cách xử lý tốt nhất là khâu lại các điểm còn đang chảy 
máu và các điểm nghi ngờ do có máu cục bằng chỉ tiêu 
kim tròn 3/0 hoặc 4/0. Bệnh nhân số 1 có hoại tử ống 
hậu môn kèm theo cả chảy máu đường khâu.  

Ngoài động tác lấy hết máu cục, rửa trực tràng 
thật sạch bằng nước muối sinh lý ấm, nhìn kỹ điểm 
chảy máu, khâu cầm máu thì nên đặt hệ thống tưới 
rửa trực tràng liên tục (vừa để theo dõi, vừa chống 
nhiễm trùng tại chỗ). Hệ thống dẫn lưu nên đặt sonde 
nhựa to mềm và 2 sonde nhựa số 14 tưới rửa nhỏ 
giọt. Trong thời gian tưới rửa trực tràng, bệnh nhân 
nên cho nhịn ăn, nuôi dưỡng đường tĩnh mạch trong 
vòng 5 ngày. 

Tất cả bệnh nhân không phải làm hậu môn nhân 
tạo bảo vệ. Trong trường hợp có kết hợp chảy máu 
nặng, thể trạng yếu có biểu hiện nhiễm trùng, tổn 
thương tại chỗ hoại tử rộng thì nên làm hậu môn nhân 
tạo toàn bộ bảo vệ ở đại tràng sigma. 

Bảng 5: Kết quả điều trị 
Thời gian nằm viện Biến chứng sau mổ Tình trạng ra viện 

22 ngày Bí đái phải đặt sonde ổn định 
14 ngày Bí đái phải dặt sonde ổn định 
8 ngày Không ổn định 
5 ngày Không ổn định 

Thời gian nằm viện nhiều nhất là 22 ngày (bệnh 
nhân số 1) ít nhất là 5 ngày (bệnh nhân số 4). Như 
vậy phẫu thuật Longo khi có biến chứng chảy máu 
phải mổ lại thời gian nằm viện không phải ngắn. Sau 
mổ lại cả 4 bệnh nhân đều ổn định và ra viện. 

Kết luận 
Mặc dù phẫu thuật Longo có nhiều ưu điểm như ít 

đau sau mổ, thời gian nằm viện ngắn, bệnh nhân 
mau chóng trở lại làm việc bình thường... nhưng các 
phẫu thuật viên cũng cần chú ý tới những biến chứng 
tai biến có thể xảy ra trong và sau mổ để giải thích kỹ 
cho bệnh nhân và gia đình trước khi tiến hành phẫu 
thuât. Một trong những biến chứng là chảy máu sau 
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mổ với triệu chứng đi ngoài nhiều lần ra máu cục lẫn 
máu đỏ, truyền máu vẫn tiếp tục ỉa máu. Để tránh 
những biến chứng tốt nhất là phẫu thuật viên cần nắm 
vững chỉ định của phẫu thuật, sau đó là phải thực 
hiện đúng quy trình phẫu thuật đã được học tập và 
đào tạo. 
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MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở NHÓM THAI PHỤ  
CÓ YẾU TỐ NGUY CƠ CAO TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG 

 
Nguyễn Thị Kim Liên, Đặng Thị Minh Nguyệt 

Trường Đại học Y Hà Nội 
Tóm tắt 
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

ở nhóm thai phụ đái tháo đường thai kỳ có yếu tố 
nguy cơ cao. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 
nghiên cứu mô tả tiến cứu, 160 thai phụ có yếu tố 
nguy cơ cao được quản lý tại khoa khám bệnh Bệnh 
viện Phụ sản Trung Ương từ 01/01/2010 đến 
30/06/2010 chưa được chẩn đoán ĐTĐ, không mắc 
các bệnh liên quan chuyển hóa glucose, không dùng 
các thuốc ảnh hưởng chuyển hóa glucose. Các thai 
phụ được làm nghiệm pháp dung nạp glucose máu 
ngay lần khám thai đầu tiên, nếu âm tính làm lại 
nghiệm pháp dung nạp glucose vào tuần thứ 24 -28 
thai kỳ. Kết quả: BMI từ 18,5 – 22,9 chiếm 65,6%. 
Thừa cân và béo phì (BMI ≥ 23) chiếm tỷ lệ 25,6%. 
Tăng HA, protein niệu giữa hai nhóm thai phụ ĐTĐTK 
và không ĐTĐTK không có ý nghĩa thống kê với p > 
0,05. Triglycerit, cholesterol tăng 2 – 4 lần ở những 
thai phô §T§TK.  

Từ khóa: lâm sàng, đái tháo đường thai kỳ. 
summary 
objectives: To describe the clinical, para-clinical 

features of the pregnant diabetes women have high-
risk factors. Subjects and methods: prospective 
study, 160 gestational women with high-risk factors 
are managed in The Department of examinations in 
NHOG from 01/01/2010 to 30/06/2010 haven’t 

diagnosed diabetes, not suffer from diseases related 
glucose metabolism, without drugs used affect 
glucose metabolism. The women were done a 
glucose tolerance test at the first prenatal visit, if 
negative repeat it in 24 – 28 weeks of pregnancy. 
Resuls: There was no significance difference 
between 2 groups of GDM women with and without 
hypertension, proteinuria(p> 0.05). Blood 
Triglyceride, cholesterol lever increased 2-4 times in 
the gestational diabetes women.  

Keywords: gestational diabetes mellitus(GDM), 
clinic, paraclinic. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đái tháo đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung 

nạp glucose ở bất kỳ mức độ nào, khởi phát hoặc 
phát hiện lần đầu tiên được phát hiện trong thai 
kỳ[2].Bệnh có xu hướng ngày càng tăng nhất là khu 
vực châu ¸ – Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam 
[7], [8], [9]. Đái tháo đường thai kỳ nếu không được 
chẩn đoán và điều trị sẽ gây ra nhiều biến chứng cho 
mẹ và thai. Đặc biệt là ở nhóm thai phụ có yếu tố 
nguy cơ cao như thừa cân, béo phì trước mang thai, 
tiền sử rối loạn dung nạp glucose, tiền sử đẻ con 
to...rất cần được sàng lọc chẩn đoán và điều trị sớm, 
bởi ở những thai phụ này tỷ lệ ĐTĐTK tăng và xuất 
hiện sớm. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của 


